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gái mại dâm vì thế tình trạng này sẽ reo 

rắc dịch bệnh trong dân cư. Cần thiết phải 

đưa ra các biện pháp ngăn chặn đối với 

dịch bệnh này nếu không HIV sẽ trở thành 

đại dịch ở Châu ¸. 

Những năm 1990 ở Trung Quốc, có 

rất ít thậm chí không phát hiện thấy gái 

mại dâm nhiễm HIV (ngoại trừ tỉnh Vân 

Nam) nhưng những kết quả nghiên cứu 

gần đây cho thấy đã có khoảng 10% gái 

mại dâm bị nhiễm HIV ở vùng lân cận 

Quảng Tây và 3% ở Quảng Đông. Tỷ lệ 

nhiễm bệnh đối với nam giới cũng đang 

tăng nhanh ở một vài tỉnh, nhiều người 

trong số đó đã từng có quan hệ tình dục 

với gái mại dâm. 

ở Indonexia, trong những năm 1990 

không phát hiện thấy gái mại dâm và 

những người sử dụng ma tuý, nhưng hiện 

nay tỷ lệ đã hơn 6% đối với gái mại dâm và 

hơn 20% đối với những người sử dụng ma 

tuý ở một số thành phố. ở Việt Nam, tỷ lệ 

lây nhiễm qua tình dục đã bắt đầu tăng 

nhanh ở Tp. Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh. 

Từ thực trạng HIV trên, ở nước ta tình 

trạng HIV chưa ở mức cao so với một số 

nước trong khu vực nhưng ngay từ bây giờ 

Nhà nước cần có các biện pháp phòng 

chống như tuyên truyền, giáo dục ý thức 

cộng đồng trên mọi phương tiện để từng 

người hiểu biết và biết cách phòng chống 

đối với căn bệnh nguy hiểm này nhằm hạn 

chế tối đa sự lây lan căn bệnh này trong 

xã hội chúng ta  

             Đỗ Văn Huân 

        Sưu tầm và giới thiệu 
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giới thiệu công tác Nghiên cứu khoa học thống kê  

tạI Trung quốc 

I. Tổ chức quản lý nghiên cứu thống kê 

1. Mạng lưới nghiên cứu thống kê 

Lực lượng nghiên cứu khoa học thống 

kê Trung Quốc bao gồm cán bộ nghiên 

cứu chuyên trách và cán bộ nghiên cứu 

kiêm chức. Cán bộ nghiên cứu khoa học 

thống kê chuyên trách bao gồm: Cán bộ 

nghiên cứu của Viện Khoa học Xã hội 

Trung Quốc, Viện Khoa học Trung Quốc, 

các trường đại học, cao đẳng, các cơ quan 

nghiên cứu trong hệ thống thống kê Nhà 

nước và  chính quyền địa phương. Trước 

mắt, trong hệ thống thống kê Nhà nước, 

Cục Thống kê Quốc gia và các Cục thống 

kê tỉnh, thành phố đều có trung tâm hoặc 

phòng nghiên cứu khoa học thống kê. 

Trung tâm nghiên cứu khoa học Cục 

Thống kê Quốc gia có các phòng nghiên 

cứu về lý luận thống kê, phương pháp 

thống kê, thống kê không gian, thống kê 

kinh tế - xã hội, số cán bộ nghiên cứu có 

20 người. Trong các cơ quan thống kê cấp 

Nhà nước và cấp tỉnh, có hơn 200 cán bộ 

nghiên cứu thống kê chuyên trách. Cán bộ 

nghiên cứu khoa học thống kê kiêm chức 

chủ yếu là cán bộ làm công tác thống kê 

và giảng dạy thống kê. Nhiều cán bộ 

thống kê trong cơ quan thống kê Nhà 

nước, tỉnh, bộ ngành thường triển khai 

nghiên cứu một số vấn đề thống kê 

chuyên ngành. Trung Quốc có hơn 130 

trung tâm, trường cao đẳng, đại học có 
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chuyên ngành thống kê, cán bộ giảng dậy 

thống kê là lực lượng quan trọng trong 

nghiên cứu khoa học thống kê. 

Đội ngũ nghiên cứu khoa học thống 

kê lớn mạnh được liên kết với nhau thông 

qua mối liên hệ giữa các Hội khoa học 

thống kê, triển khai hoạt động nghiên cứu 

khoa học thống kê có hệ thống, có tổ chức 

và có kế hoạch. Giới khoa học thống kê 

Trung Quốc có 3 đoàn thể khoa học lớn 

mang tính quần chúng, độc lập, đó là: 

- Hội Khoa học Thống kê Trung 

Quốc, chức năng chủ yếu của Hội là tổ 

chức, chỉ đạo và thúc đẩy hội viên triển 

khai hoạt động nghiên cứu thống kê của 

Chính phủ và thống kê kinh tế, xã hội, 

KHCN, tổng kết và giao lưu kinh nghiệm 

nghiên cứu khoa học thống kê, giao lưu 

thành quả nghiên cứu thống kê quốc tế ... 

Hội Khoa học Thống kê Trung Quốc có 

các phân hội thống kê chuyên ngành ở 

các bộ ngành liên quan và phân hội thống 

kê tại các tỉnh thành phố trực thuộc Trung 

ương và thành phố trọng điểm, đồng thời 

các phân hội này là đơn vị thành viên của 

Hội. Hiện nay, Hội Khoa học Thống kê 

Trung Quốc có khoảng hơn 5.000 người, 

với gần 60 hội viên đoàn thể và phân hội. 

- Hội Thống kê Hiện trường Trung 

Quốc, với mục đích chủ yếu là chú trọng 

nghiên cứu ứng dụng khoa học thống kê, 

phạm vi ứng dụng chủ yếu là hoạt động 

KHCN và sản xuất công, nông nghiệp, 

tiến hành nghiên cứu về độ tin cậy của số 

liệu thống kê, kiểm tra chất lượng sản 

phẩm, thống kê y học, sinh học ... 

- Hội Thống kê Xác suất, chủ yếu là 

nghiên lý thuyết thống kê và phương pháp 

xác suất thống kê toán học.  

2. Tổ chức chỉ đạo công tác nghiên 

cứu khoa học thống kê 

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học 

Thống kê Cục Thống kê Quốc gia có chức 

năng chỉ đạo, tổ chức và quản lý công tác 

nghiên cứu khoa học thống kê toàn quốc. 

Từ năm 1980 trở lại đây, Trung tâm đã có 

nhiều biện pháp, thúc đẩy toàn diện việc 

triển khai công tác nghiên cứu khoa học 

thống kê. 

- Xây dựng "Kế hoạch 5 năm" và "Quy 

hoạch 10 năm" phát triển nghiên cứu khoa 

học thống kê, bao gồm các nội dung: Mục 

tiêu và triển vọng phát triển nghiên cứu 

khoa học thống kê, quy hoạch phát triển 

khoa học thống kê, quy hoạch đề tài 

nghiên cứu khoa học, quy hoạch bảo đảm 

kinh phí, quy hoạch quản lý, quy hoạch 

phát triển nhân tài, quy hoạch hợp tác và 

giao lưu quốc tế ... những kế hoạch và quy 

hoạch này đều nhằm mục tiêu chỉ đạo hoạt 

động nghiên cứu và quản lý các đề tài 

nghiên cứu khoa học thống kê toàn quốc. 

- Công bố hướng dẫn đề tài nghiên 

cứu khoa học thống kê. Một mặt, phối hợp 

với Văn phòng Quy hoạch khoa học xã hội 

triết học toàn quốc, bám sát các vấn đề 

lớn quan trọng đặt ra đối với khoa học 

thống kê, vào đầu các năm đưa ra hướng 

dẫn đề tài nghiên cứu khoa học thống kê 

trọng điểm cho toàn quốc, công bố với xã 

hội về kinh phí có thể được trợ giúp sau 

khi đề tài của người đề nghị được thẩm tra, 

phê chuẩn; Mặt khác, kết hợp với nhu cầu 

phát triển thống kê của Quốc gia với phát 

triển kinh tế, xã hội, KHCN ... đề xuất các 

đề tài nghiên cứu khoa học thống kê lớn 

quan trọng cần xây dựng và kinh phí chi 

cho loại đề tài này ... 

- Xây dựng Quỹ khen thưởng thành 

quả xuất sắc về nghiên cứu khoa học 

thống kê, triển khai hoạt động đánh giá, 
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bình bầu thành quả nghiên cứu khoa học 

thống kê. Từ năm 1990 đến nay, đã tiến 

hành 4 lần đánh giá, bình bầu thành quả. 

Thiết lập các loại giải thưởng: Giải thưởng 

dành cho thành quả nghiên cứu đề tài; 

Giải thưởng dành cho luận văn thống kê 

xuất sắc; Giải thưởng dành cho tác phẩm 

thống kê; Giải thưởng dành cho luận văn 

thống kê xuất sắc của thanh niên.  

- Sử dụng các loại ấn phẩm thống kê, 

xúc tiến giao lưu khoa học thống kê. Xuất 

bản các thành quả nghiên cứu khoa học 

thống kê, đồng thời phản ánh động thái 

nghiên cứu khoa học thống kê của các địa 

phương, bộ ngành ... Các cơ quan thống 

kê địa phương, bộ ngành cũng xuất bản 

các ấn phẩm thống kê, giao lưu tình hình 

về công tác thống kê và nghiên cứu khoa 

học thống kê ... 

- Tổ chức hội thảo nghiên cứu khoa 

học thống kê nhằm thúc đẩy phát triển 

hoạt động nghiên cứu khoa học thống kê. 

Từ thập kỷ 70 đến nay, Hội Khoa học 

Thống kê Trung Quốc, cứ 2 năm tổ chức 1 

hội nghị hội thảo khoa học thống kê toàn 

quốc, đến 1999 đã tổ chức được 9 hội 

nghị; 2 năm tổ chức 1 hội nghị hội thảo 

khoa học thống kê thanh niên toàn quốc, 

đến 1999 đã tổ chức được 7 hội nghị. 

Phân hội thống kê các tỉnh, thành và bộ 

ngành cũng đã tổ chức các hội nghị hội 

thảo về khoa học thống kê của mình. 

- Triển khai hoạt động giao lưu khoa 

học thống kê quốc tế. Những năm gần 

đây, Hội Khoa học Thống kê Trung Quốc 

và Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Thống 

kê đã tiến hành hợp tác nghiên cứu đề tài 

và tiến hành giao lưu khoa học với các cơ 

quan thống kê, cơ quan khoa học và 

trường đại học các nước Nhật, Na Uy, ý, 

Mỹ, Pháp, Canađa,...  về thống kê kinh tế-

xã hội, thể chế thống kê của Chính phủ, 

phân tích phát triển kinh tế, dự báo giám 

sát kinh tế vĩ mô, mô hình kinh tế vĩ mô, lý 

luận và phương pháp điều tra chọn mẫu, 

phân tích thống kê theo trình tự thời gian,..  

II. Hoạt động nghiên cứu khoa học 

thống kê 

Về cơ bản, nghiên cứu khoa học 

thống kê của Trung Quốc bám sát các vấn 

đề lớn quan trọng trong khoa học thống kê 

và cải cách, xây dựng thống kê của Chính 

phủ. Nội dung chủ yếu nghiên cứu bao 

gồm 3 mặt dưới đây: 

1. Nghiên cứu về lý luận và phương 

pháp cơ bản thống kê 

Chủ yếu bao gồm: Lý luận cơ bản 

của khoa học thống kê, thống kê chuyên 

ngành, thống kê toán học, điều tra chọn 

mẫu, mô hình đo lượng kinh tế, giáo dục 

và đào tạo thống kê, lịch sử thống kê 

Trung Quốc ... 

2. Nghiên cứu về cải cách và phát triển 

thống kê 

- Nghiên cứu chiến lược và mô hình 

phát triển thống kê Trung Quốc, bao gồm: 

Mục tiêu, nhiệm vụ, biện pháp chiến lược 

về  phát triển thống kê; 

- Nghiên cứu thể chế quản lý thống 

kê, bao gồm: Thống kê tổng hợp của 

Chính phủ Trung Quốc, thống kê bộ 

ngành, thống kê địa phương, mô hình 

quản lý thống kê xí nghiệp và mối quan hệ 

giữa chúng ... 

- Nghiên cứu xây dựng pháp chế 

thống kê, bao gồm: "Luật thống kê", 

"Hướng dẫn chi tiết thực hiện luật 

thống kê" ... 

- Nghiên cứu hệ thống chỉ tiêu thống 

kê, bao gồm: Hệ thống chỉ tiêu về kinh tế, 

xã hội, KHCN, môi trường, sinh thái, khả 
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năng tiếp tục phát triển, chất lượng và hiệu 

quả vận hành kinh tế quốc dân ... 

- Nghiên cứu phương pháp điều tra, 

bao gồm: Điều tra chọn mẫu, tổng điều 

tra, điều tra trọng điểm, điều tra toàn 

diện... 

- Nghiên cứu chế độ hạch toán kinh 

tế quốc dân, bao gồm: Hạch toán sản xuất 

và sử dụng tổng giá trị sản xuất trong 

nước, hạch toán đầu vào - đầu ra, lưu 

lượng vốn, phụ trách tài sản, thu chi quốc 

tế, tài khoản kinh tế quốc dân, các đặc 

điểm của chế độ hạch toán thời kỳ đi vào 

quỹ đạo thể chế kinh tế,... 

- Nghiên cứu tiêu chuẩn thống kê, 

bao gồm: Phân loại hàng hoá (vật tư, sản 

phẩm) và dịch vụ, phân loại ngành kinh tế 

quốc dân, phân loại ngành nghề khu vực 

1,2,3, phân loại khu vực hành chính, phân 

loại đơn vị thống kê, phân loại chế độ sở 

hữu, phân loại xí nghiệp sự nghiệp đoàn 

thể xã hội, phân loại chức nghiệp, phân 

loại ngành nghề KHCN, phân loại quy mô 

lớn, vừa, nhỏ của xí nghiệp công thương,.. 

- Nghiên cứu điều tra thống kê 

chuyên ngành, bao gồm: Nông nghiệp, 

công nghiệp, thương nghiệp, vật giá, ... 

- Nghiên cứu kiểm soát chất lượng số 

liệu thống kê; 

- Nghiên cứu xây dựng hệ thống 

thông tin thống kê, bao gồm: Phần mềm 

xử lý biểu báo cáo thống kê, phần mềm 

phân tích thống kê, hệ thống xử lý số liệu 

điều tra các,... 

- Nghiên cứu đạo đức chức nghiệp 

thống kê; 

- Nghiên cứu thống kê xí nghiệp và 

cơ sở ...       

3. Phân tích thống kê và kiểm định 

thống kê 

Phân tích thống kê và kiểm nghiệm 

thống kê bao gồm nghiên cứu các vấn đề 

lớn quan trọng trong vận hành kinh tế, xã 

hội, phát triển KHCN ... Nội dung nghiên 

cứu chủ yếu bao gồm: Giám sát tình hình 

vận hành, phân tích và dự báo kinh tế 

quốc dân, cơ cấu kinh tế quốc dân, chất 

lượng và hiệu quả kinh tế quốc dân, điểm 

nóng và khó trong phát triển kinh tế quốc 

dân, xã hội, KHCN, giáo dục, dân số, môi 

trường, tài nguyên, tiêu chuẩn mức sống 

trung bình và tiến trình thực hiện, tiêu 

chuẩn nghèo khó và tiến trình giải quyết, 

khả năng tiếp tục phát triển, rủi ro và an 

toàn kinh tế quốc dân, chính sách điều 

hoà kinh tế vĩ mô, so sánh quốc tế về thực 

lực tổng hợp ... 

III. Kết quả nghiên cứu khoa học thống kê 

Từ thập kỷ 80 đến nay, sự phát triển 

sôi động của công tác nghiên cứu khoa 

học thống kê đã đạt được nhiều thành 

quả, trong đó kết quả có ảnh hưởng lớn 

dưới đây: 

- Hệ thống hạch toán kinh tế quốc gia 

- Chiến lược phát triển thống kê quốc gia 

- Hiện trạng và nghiên cứu cải cách 

hệ thống điều tra thống kê quốc gia 

- Nghiên cứu tiêu chuẩn mức sống 

trung bình 

- Nghiên cứu vấn đề nghèo khó của 

dân cư thành thị Trung Quốc 

- Nghiên cứu vấn đề nghèo khó của 

dân cư nông thôn Trung Quốc  

- Điều tra sự phát triển xí nghiệp 

Trung Quốc 

- Nghiên cứu hệ thống chỉ tiêu KHCN 

Trung Quốc 
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- Xây dựng và hoàn thiện hệ thống 

chỉ tiêu giá cả Trung Quốc 

- Điều tra hiện trạng nghiên cứu và xu 

thế phát triển của khoa học thống kê 

- Nghiên cứu hệ thống chỉ tiêu về khả 

năng tiếp tục phát triển của Trung Quốc 

- Nghiên cứu phát triển sức mạnh 

tổng hợp Quốc gia của Mỹ, Nhật, ấn Độ 

và Trung Quốc 

- Giao động và điều chỉnh kinh tế 

Trung Quốc 

- Nghiên cứu vấn đề cân đối nhu cầu 

lương thực của Trung Quốc 

- Mô hình kinh tế vĩ mô của Trung Quốc 

- Điều tra vệ tinh tài nguyên đất nông 

nghiệp cấp huyện toàn quốc 

- Lịch sử khái quát về thống kê 

Trung Quốc 

- Lý luận, phương pháp và thực tiễn 

về  điều tra chọn mẫu 

- Khoa học thống kê về tai hoạ 

- Khoa học thống kê kinh tế quốc dân  

(Nguồn: Thống kê Trung Quốc, Cục 

thống kê Quốc gia Trung Quốc, xuất bản 

năm 2000) 

            Hàn Ngọc Lương 

Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường HN 

 

Những chủ đề quan trọng và những vấn đề nảy sinh  

khi triển khai công tác thống kê môi trường 

ở các nước đang phát triển  

I. Các dạng dữ liệu thống kê môi trường 

và cách sử dụng chúng. 

1. Báo cáo về tình trạng môi trường 

Báo cáo về tình trạng môi trường 

(SOERs) ngày càng trở nên rất thông 

dụng hơn. Hai loại sản phẩm thường được 

các quốc gia đưa là SOERs và các ấn 

phẩm về thống kê môi trường. Sự khác 

nhau cơ bản giữa hai loại sản phẩm là: 

thống kê môi trường nặng về số liệu, còn 

SOERs lại chứa đựng trong đó nhiều lời 

giải thích. Nhu cầu của các nhà khoa học 

về thống kê môi tlường là hiển nhiên, 

nhưng đâu là mục đích chung hơn của 

SOERs.  

Do SOERs được tóm tắt từ những 

khối lượng báo cáo và dữ liệu khổng lồ 

nên thông thường chúng không bao hàm 

tất cả những thông tin môi trường sẵn có 

cho một vùng địa lý riêng biệt nào. Tuy 

vậy, các báo cáo này cung cấp một bức 

tranh tổng quát về tình trạng môi trường, 

từ đó quá trình nghiên cứu môi trường có 

thể được giảm nhẹ. ở một số nước như 

Italy chỉ đưa ra báo cáo thúc đẩy và kích lệ 

Nhà nước hành động vì môi trường. 

SOERs cũng cho phép hồ sơ môi trường 

của các quốc gia bỏ ngỏ để được kiểm tra 

xem xet lại một cách kỹ lưỡng. ở các nước 

đang phát triển, thường thì SOERs thể 

hiện nguồn thông tin chính yếu về môi 

trường. Hiện thời, nhiều nước đã có các cơ 

quan quản lý về môi trường, những không 

phải tất cả các cơ quan này đều phát hành 

SOERs đều đặn, bởi lẽ đưa ra SOERs 

không đòi hỏi nhất thiết là những chính 

sách về môi trường hữu hiệu được thực 


